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PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC 

LẤY SỎI NIỆU QUẢN

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Khoa Niệu C, Khu Kỹ thuật cao, bệnh viện Bình Dân

QUÁ TRÌNH

Từ 8/2002 tại Khoa-Phân môn Niệu BVBD: 

RETROPERITONEOSCOPY
cắt chóp nang thận
mở NQ lấy sạn
tạo hình UPJ
cắt tuyến thượng thận
cắt thận trong bệnh lý lành tính

KỸ THUẬT

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc vùng hông lưng

Chỉ định: Gaur : sạn NQ trên xương cùng hay sạn NQ từ
xương cùng trở xuống (trẻ em)

Vô cảm: mê NKQ

Tư thế BN: nằm nghiêng mổ thận cổ điển

Tách vùng sau PM & đặt trocar
mini-open technique : ngón tay bóc tách
closed percutaneous technique

KỸ THUẬT

Túi bóc tách: đặt ngoài cân Gerota

Vị trí đặt trocar và dụng cụ: phân bố trocar theo Abbou

Biến đổi: Gaur đặt theo đường mổ thận với ống soi nằm
giữa thẳng hàng với hai trocar làm việc. Ballanger đặt
theo hình tam giác.

Đi vào hố thận tìm NQ-thận: cơ thăn. xẻ cân Gerota tìm
thấy: TM sinh dục, NQ, thận, TMC dưới
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DISSECTING FINGERDISSECTING FINGER

KỸ THUẬT 

Bóc tách NQ quanh chỗ sạn nằm, xẻ NQ gắp sạn: dao lạnh.

Dụng cụ tự chế “retractable endoknife”: lưỡi dao mổ số 11, 
mũi nhọn, tra vào cán dao nội soi lồng trong một thanh sắt
rỗng có nắp kín hơi ở đầu, đưa qua trocar 10-mm và xẻ NQ 

Nạy sạn bằng cây nạy sạn NS, gắp sạn ra ngoài bằng kềm NS 
qua trocar 10-mm. 

Kiểm tra sự thông thương của NQ: thông thở oxy số 8

KỸ THUẬT 

Khâu lại NQ: chỉ vicryl 4-0, mũi rời hoặc mũi khâu vắt, cột nơ
trong cơ thể. Không đặt thông nòng niệu quản hệ thống hóa

Lau hay hút sạch vùng mổ, dẫn lưu khoang thắt lưng bằng ống
thông thở oxy số 12 đặt qua trocar 5-mm phía mào chậu

Đóng các lỗ trocar. 
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KỸ THUẬT 

Chỉ định: Gaur : sạn NQ từ xương cùng trở xuống hay  
trên xương cùng nhưng BN có sẹo mổ cũ ở vùng lưng.

Vô cảm: mê NKQ

Tư thế BN: nằm ngửa, bàn mổ quay nghiêng 30o về phía
bên đối diện vùng mổ sạn . Đặt một túi cát dưới khớp cùng
chậu cùng bên với vùng mổ. Đặt thông tiểu tại chỗ ngay
sau khi rửa vùng mổ để làm xẹp BQ. 

KỸ THUẬT 

Bóc tách vùng sau phúc mạc và đặt trocar: 

Rạch da 1,5-2 cm, điểm McBurney, xẻ cân cơ chéo lớn, tách
cơ chéo nhỏ, cơ ngang bụng

Tách vùng ngoài PM bằng ngón tay để tạo khoang nằm trước
iliac muscle. Đặt túi vào khoang bơm 400-500ml Saline (hơi) 
để bóc tách khoang ngoài PM

Đặt trocar 10-mm, khâu kín vết rạch xung quanh trocar này.

KỸ THUẬT 

Đặt thêm 1 trocar 5-mm ở vùng bẹn, nằm ở phía trong gai
chậu trước trên. Đặt thêm 1-2 trocar 10-mm nữa ở phía trên

Tối đa: 4 ports. Thực tế: 3 ports

Ống soi đặt vào trocar đầu tiên (người phụ), kéo và kềm
phẫu tích qua trocar trên vùng bẹn và trocar 10mm phía trên

Phẫu thuật viên chính đứng cùng bên với bên mổ sạïn. 
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KỸ THUẬT 

Đi vào hố chậu ngoài PM và tìm NQ chậu: bám theo cơ thăn
và bờ trong cơ này tìm thấy: ĐM chậu chung, TMSD, NQ tìm
thấy ở chỗ bắt chéo ĐM chậu chung. « Cảm thấy » sạn bằng
keàm endo-Babcock 

Bóc tách NQ quanh sạn, xẻ NQ gắp sạn: bằng « retractable 
endo-coldknife » tự chế. Nạy sạn, gắp sạn ra ngoài qua trocar
10-mm. 

Kiểm tra sự thông thương của NQ bằng cách luồn 1 thông oxy 
số 8 vào miệng xẻ NQ, đẩy xuống BQ

KỸ THUẬT 

Khâu NQ: chỉ vicry 4–0, mũi rời hoặc mũi khâu vắt, nơ trong
cơ thể. 

Hút sạch vùng mổ và dẫn lưu khoang ngoài PM chậu bằng
ống thông thở oxy số 12 đặt qua trocar 5-mm phía gai chậu
trước trên.

Đóng các lỗ trocar.

KẾT QUẢ: SẠN NIỆU QUẢN VÙNG HÔNG LƯNG
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KẾT QUẢ: SẠN NIỆU QUẢN VÙNG HÔNG LƯNG

N.P.C.Hoàng: 36 BN / 37 sạn (3 / 2003 đến 8 / 2003)

Kích thước sỏi: 16,6  (8 – 30)
2 TH đầu tiên có đặt thông NQ trước mổ. Khâu NQ bằng mũi rời.
Thời gian mổ: 105,4 phút (60 – 200)
Đặt lưu thông NQ khi mổ: 3 / 36 TH
Chuyển mổ hở: 4 / 36 TH (11,1%) :

1 TH bóc tách ra phía trước nhiều quá, rách TM sinh dục.
1 TH làm lủng PM, bơm hơi CO2 không tốt, tìm không ra NQ.
1 TH hợp RL nhịp tim trong khi mổ có lẽ do hypercapnia.
1 TH bệnh nhân mập, thì tìm NQ kéo dài, sạn nằm cao. 

KẾT QUẢ: SẠN NIỆU QUẢN VÙNG HÔNG LƯNG

Tai biến trong khi mổ: 
Vỡ bong bóng: 2 (1 TH chuyển mổ hở vì thủng PM lỗ lớn).
Thủng PM:  2 (1 TH thủng lớn không bơm hơi được, chuyển mổ hở).
Hypercapnia nặng: 2 ( 1 TH có RL nhịp tim phải chuyển mổ hở). 
Chảy máu do phạm TM sinh dục phải chuyển mổ hở :  1
Mổ kéo dài trên 3 giờ: 1 TH mô quanh niệu quản viêm dày; 1 TH 
bệnh nhân mập, sạn tương đối nhỏ .
Rút ÔDL : 5,2 ngày  (2 – 17)
Nằm viện sau mổ: 5,5 ngày (2 –17)
Biến chứng sau mổ: Tràn khí dưới da bụng : 1 ; Nhiễm trùng chỗ đặt 
trocar:1 ; Xì dò nước tiểu lâu phải đặt thông NQ : 4 

N.P.C.Hoàng: 36 BN / 37 sạn (3 / 2003 đến 8 / 2003)

KẾT QUẢ: SẠN NIỆU QUẢN VÙNG CHẬU
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KẾT QUẢ: SẠN NIỆU QUẢN VÙNG CHẬU

N.P.C.Hoàng: 15 BN với 15 viên sạn (1/2005 đến 4/2006)

Kích thước sỏi: 16,6 mm (12-23)  
Chuyển mổ hở: 4 / 15   (26,6%)

2 TH sỏi chui vào niệu quản nội thành.
1 TH thủng phúc mạc, khoang ngoài phúc mạc bị xẹp hoàn toàn.
1 TH không tách được phúc mạc khỏi cân cơ bụng

Khâu NQ bằng mũi rời
Thời gian mổ: 96,8 phút (60-120). Đặt lưu thông NQ:   8 / 11 
Tai biến trong mổ: 1 TH làm thủng phúc mạc làm xẹp khoang ngoài
phúc mạc phải chuyển mổ hở.
Rút ÔDL: 4,27 ngày (3 -8)
Nằm viện sau mổ: 4,27 ngày (3-8)
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CHỈ ĐỊNH CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG SẠN NQ

Keeley 1999 trong 5 năm chỉ có 14/1240 BN sạn NQ được điều trị
bằng NSOB(1,1%). Sạn NQ không với tới được bằng URS hay 
ESWL không vỡ hay sạn to trên 1,5cm nằm ở đoạn NQ đoạn
trên thì chỉ định NSOB. 

Lingeman 2007 chỉ định NSOB (trong và ngoài PM) khi sạn NQ 
cần phẫu thuật hở như trong TH sạn đi kèm bất thường đường
tiểu trên cần phải tạo hình đồng thời (hẹp NQ, hẹp UPJ,….).

CHỈ ĐỊNH CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG SẠN NQ

Gaur 2002

Salvage procedure: khi ESWL, URS, PCNLthaát bại. 

First-line treatment:
. Khi không có điều kiện ESWL, URS, PCNL.
. Sạn >1,5 cm và cứng ở bể thận ngoại xoang, sạn “chronically 
impacted” ở NQ đoạn trên, sạn NQ và hẹp NQ, sạn trên thận
độc nhất. 
. Khi BN yêu cầu điều trị với một lần duy nhất đến BV (lý do 
kinh tế-xã hội)

CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Đường rạch da đầu tiên dùng kỹ thuật nào ? 

Tách cân cơ (closed percutaneous technique) hay cắt cơ bằng
dao điện (mini-open technique) ? 

Kinh nghiệm của chúng tôi: khi mới bắt đầu làm quen thì cắt
cơ bằng dao điện giúp tách vùng sau phúc mạc bằng ngón tay. 
Khi đã thuần thục hơn thì chỉ cần tách cơ với đường rạch da
ngắn 1 –1,5 cm. Gaur chỉ có 38/93 trường hợp cắt cơ. 

CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Đặt túi bóc tách dưới hay ngoài cân Gerota ? 

Theo các tác giả như Abbou, Gill,…. chúng tôi ưa chuộng cách
đặt túi ngoài cân Gerota hơn. Bơm 400-500ml Saline hoặc hơi
để tạo vùng làm việc rộng rãi để dễ thao tác. Sau đó, cắt xẻ
cân này để vào lớp mỡ quanh thận, tìm cơ thăn và NQ. 

Gaur đặt túi dưới cân Gerota. 
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CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Cắt xẻ niệu quản bằng dao lạnh hay dao diện ? 

Chúng tôi chủ trương dùng dao lạnh: Hoàng: 30/32 BN. 
Kha:148 TH.

Gaur: cắt xẻ NQ bằng dao điện không ảnh hưởng đến sự
lành NQ (28/93 BN).

CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Vấn đề đặt thông nòng niệu quản

Chúng tôi: không đặt thông nòng niệu quản hệ thống hóa lúc
mổ. Hoàng: 3/ 32, Kha: 15/148. Trong sạn NQ chậu chúng tôi
đặt thông nòng nhiều hơn: Hoàng: 8 /11. 

N.H.Đức so sánh 2 nhóm có đặt thông NQ (33 BN) và không
đặt thông (29 BN) thấy nhóm đầu có thời gian đeo ÔDL là 3,2 
± 1,3 và nhóm sau là 4,2 ± 2,3 (p = 0,045). 

CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Vấn đề đặt thông nòng niệu quản

93 TH của Gaur: 48 TH không khâu, không đặt thông nòng
18 TH khâu, không đặt nòng
18 TH chỉ đặt thông nòng (không khâu)
9 TH đặt thông nòng và khâu

Thời gian rò nước tiểu sau mổ là 4,4 ngày nếu khâu không đặt
thông nòng và 3,2 ngày nếu khâu có thông nòng.

Ông cho rằng đặt thông nòng giúp làm giảm thời gian rò nước
tiểu sau mổ. 

CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM

Khâu phục hồi niệu quản như thế nào ? 

Chúng tôi khâu NQ hệ thống hóa: chỉ vicryl 4-0, mũi rời / mũi
khâu vắt. Khâu vắt có 2 điều lợi: rút ngắn thời gian khâu (thời
gian mổ) và thời gian rò nước tiểu.

Gaur cho rằng khâu NQ, ngược với việc đặt thông nòng, không
làm giảm thời gian rò nước tiểu sau mổ: 66/93 TH không khâu. 
Không nên khâu khi NQ viêm mạn tính, phù nề, mô NQ bở do 
nhiễm trùng và sạn kẹt lâu ngày (chỉ nên đặt thông nòng).  
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BIẾN CHỨNG XA 

Biến chứng hẹp NQ thường là do nhiễm trùng và do sạn kẹt
lâu ngày.

Gaur : 3/75 BN được theo dõi 10 năm sau mổ.

Ông cho rằng sạn kẹt lâu ngày có kích thước nhỏ (≤ 15mm) có
nguy cơ hẹp NQ muộn cao hơn sạn > 20 mm.

ĐỘ KHÓ, GIỚI HẠN VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI 
SOI SAU PHÚC MẠC  LẤY SẠN NIỆU QUẢN

Trong retroperitoneoscopy, mở NQ trên lấy sỏi là bước đi kế
tiếp sau nang thận. Xẻ cân Gerota tìm bờ cơ thăn là động tác
căn bản để tìm NQ trên, TM sinh dục, IVC,….. Thời gian đầu
chuyển mổ hở nhiều: 4/36 TH, sau này: 1/148 TH. 

Lợi ích: thực tập tìm NQ đoạn trên cùng các cấu trúc giải
phẫu liên quan, tập động tác khâu, cột nơ trong cơ thể. 

Thời gian đầu khâu mũi rời, sau đó khâu vắt. Lợi ích của
khâu vắt: làm tiền đề khi khâu trong tạo hình UPJ, rút ÔDL 
sau mổ sớm hơn. 

ĐỘ KHÓ, GIỚI HẠN VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI 
SOI SAU PHÚC MẠC  LẤY SẠN NIỆU QUẢN

Phẫu thuật sạn NQ chậu: khó khăn do phẫu trường hẹp, gần
các mạch máu lớn, sạn cắm sâu khó tìm thấy, khó bóc tách. 
Mốc giải phẫu: bờ trước cơ chậu và ĐM chậu ngoài. 

Kinh nghiệm: nên chỉ định trong vị trí sạn nằm dưới mào chậu
cho đến khoảng ngang SII, SIII. 

Gaur: sạn niệu quản dưới SII rất khó mổ. 
Lợi ích: thực tập bóc tách vùng sau phúc mạc vùng chậu. 

ĐỘ KHÓ, GIỚI HẠN VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI 
SOI SAU PHÚC MẠC  LẤY SẠN NIỆU QUẢN

Dễ chuyển mổ hở: sạn bể thận chưa dính chặt (PCNL dễ thành
công hơn) và sạn NQ chậu xuống sâu (sạn chưa thật lớn, URS dễ
thành công hơn). 

Điểm số theo Guillonneau: 7/21, thuộc nhóm “hơi khó”
Gaur: mở NQ lấy sạn: « đơn giản »

Chúng tôi thấy lấy sạn NQ chậu khó hơn nhiều so với sạn NQ 
lưng. Từ PT này có thể CLNQVBQ ngoài PM không ? Trong 351 
TH retroperitoneoscopy của Gaur chỉ có 1 CLNQVBQ
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ĐỘ KHÓ, GIỚI HẠN VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI 
SOI SAU PHÚC MẠC  LẤY SẠN NIỆU QUẢN

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC PT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC VỚI ĐỘ KHÓ TĂNG DẦN THEO 
THANG ĐIỂM GUILLONNEAU

Nang thận
(5/21)

Sạn niệu quản
lưng (7/21)

Treo cổ
bàng quang

(10/21)

Sạn niệu
quản chậu

(7/21)Cắt thận
đơn giản
(11/21)

Cắt thận rộng
(13-15/21)

Cắt tuyến
thượng thận

(9-12/21)

Cắt tiền liệt tuyến
toàn phần (19/21)

Sạn bể thận
(khúc nối )

Tạo hình
khúc nối
(13/21)

TAKE HOME MESSAGE

NS sau PM lấy sỏi NQ có chỉ định giới hạn trong điều trị
can thiệp sỏi NQ 

Có thể NS sau PM vùng hông lưng hoặc vùng chậu

Ở vùng lưng nên đặt túi ngoài cân Gerota

NS sau PM lấy sỏi NQ không chỉ để lấy sỏi NQ: bước khởi
đầu cho các PT retroperitoneoscopy khác
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